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Lời Nhà xuất bản 

Từ năm học 2014 – 2015, học sinh cấp Trung học phổ thông 

trong toàn quốc bắt đầu thực hiện kì thi Trung học phổ thông quốc 

gia. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kì thi này, học 

sinh bắt buộc thi 3 môn là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ, đồng thời 

mỗi học sinh được tự chọn 1 môn khác trong số 5 môn Vật lí, Hoá học, 

Sinh học, Địa lí, Lịch sử. Dù là môn thi bắt buộc hay môn thi tự 

chọn, thí sinh đều phải nỗ lực ôn tập, luyện thi tốt để giành kết quả 

cao trong kì thi quan trọng này. Kết quả của kì thi không chỉ là căn 

cứ giúp các em được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông mà 

còn giành những ưu trội làm cơ sở để xét tuyển vào trường đại học và 

cao đẳng mà các em có nguyện vọng lựa chọn. 

Để giúp các em học sinh Trung học phổ thông, đặc biệt là học 

sinh lớp 12, ôn tập và thi đạt kết quả tốt trong kì thi Trung học phổ 

thông quốc gia, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, 

xuất bản bộ sách Ôn tập chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông 

quốc gia và bộ sách Bộ đề chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông 

quốc gia ở 8 môn học: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, 

Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh. Hai bộ sách ôn luyện cho kì thi Trung 

học phổ thông quốc gia đều chú ý tới những yêu cầu và lưu ý chung 

nhằm giúp cho học sinh ôn luyện đạt kết quả cao. Riêng bộ sách Ôn 

tập chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông quốc gia, các tác giả chú 

ý hơn đến những kiến thức, kĩ năng được học trong cấp Trung học 

phổ thông, chủ yếu tập trung ở chương trình lớp 12. Đặc biệt, cả hai 

bộ sách đều tập trung biên soạn, lựa chọn những câu hỏi, bài tập điển 

hình, tiêu biểu theo hướng đổi mới kiểm tra đánh giá và thi tốt nghiệp 

Trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo. 

Theo đó, các câu hỏi và bài tập được phân hoá theo các mức độ nhận 

biết, thông hiểu, vận dụng (thấp) và vận dụng cao. Đồng thời, các câu 

hỏi, bài tập cũng chú ý tới các dạng mở, có tính sáng tạo, đánh giá 

đúng năng lực và phẩm chất của học sinh. 
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Với ý nghĩa và tinh thần trên, các nhóm tác giả của các bộ sách ở 

từng môn học đã cố gắng biên soạn, lựa chọn các câu hỏi và bài tập 

thích hợp nhằm giúp các em học sinh ôn luyện và thi đạt hiệu quả tốt 

nhất. Mặc dù vậy, sách lần đầu được biên soạn, khó tránh được 

những sai sót nhất định. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rất mong 

các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và các quý phụ huynh có 

những góp ý để lần tái bản tới đây, sách được tốt hơn.  

Thư góp ý xin gửi về theo địa chỉ: Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản 

Giáo dục Hà Nội, số 187B Giảng Võ, Hà Nội. 

Trân trọng cảm ơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
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Lời nói đầu 
 

Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2014 – 2015, các trường 

Trung học phổ thông trong toàn quốc sẽ thực hiện kì thi Trung học phổ thông 

quốc gia. Tại kì thi này, tất cả học sinh đều phải thi ba môn bắt buộc trong đó có 

môn Tiếng Anh. 

Nội dung và phương pháp ôn tập, thi, kiểm tra môn Tiếng Anh theo yêu cầu của 
kì thi quốc gia này có nhiều điểm khác biệt với cách ôn tập, thi và kiểm tra 
hiện hành. Thứ nhất là do yêu cầu hướng tới đánh giá năng lực của học sinh, nên 
các kì sẽ chuyển hướng từ kiểm tra nặng về lí thuyết sang kiểm tra khả năng vận 
dụng, giải quyết vấn đề trong các tình huống tương tự và trong thực tiễn. Thứ hai 
là do yêu cầu hội nhập quốc tế, việc thi kiểm tra cần phù hợp với cách thức và 
trình độ chung, xu thế chung của nhiều nước phát triển. Cuối cùng là do mục đích 
vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp cơ sở dữ liệu cho tuyển sinh đại học 
nên đề thi môn Tiếng Anh phải thay đổi, kéo theo cách dạy, cách học, cách ôn 
tập phải thay đổi. 

Để giúp học sinh Trung học phổ thông, nhất là học sinh lớp 12, ôn luyện  
và thi tốt kì thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới, chúng tôi biên soạn 
cuốn sách Ôn tập môn Tiếng Anh chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông 
quốc gia. 

Cuốn sách tập trung giới thiệu :  

- Kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp);   

- Kĩ năng ngôn ngữ (đọc, nói, viết); 

- Đề thi tham khảo. 

Cuốn sách gồm 2 phần: 

Phần I. Ôn tập kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ 

Phần này trình bày có tính chất hệ thống các kiến thức cơ bản, ngắn gọn, đầy đủ, 

dễ hiểu, dễ vận dụng để ôn luyện và làm bài thi. 

Giới thiệu hệ thống các dạng bài tập khác nhau được biên soạn từ dễ đến khó, 

từ cơ bản đến nâng cao, có phương pháp trả lời câu hỏi, có phương pháp giải 
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bài tập giúp ôn tập tốt, từ đó có thể tự làm các bài tập khác nhằm phát huy tính 

tích cực, tự giác trong học tập, vận dụng để giải quyết các tình huống đặt ra 

trong quá trình ôn luyện, trong quá trình làm bài thi và trong thực tiễn. 

Phần II. Đề luyện tập 

Phần này giới thiệu một số đề mẫu để học sinh luyện tập lại các kiến thức đã 

học, giúp học sinh tự kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh của mình; củng cố, 

khắc sâu, nâng cao kiến thức; đồng thời đáp ứng việc đổi mới hình thức thi và 

kiểm tra theo tinh thần đổi mới, kiểm tra, đánh giá trong dạy học. 

Với nội dung và cấu trúc như trên, chúng tôi hi vọng sẽ giúp thầy cô giáo và các 

em học sinh có được một tài liệu tốt để rèn luyện nhằm đạt được kết quả cao 

trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia. 

các tác giả 
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ÔN TẬP KIẾN THỨC
VÀ KĨ NĂNG NGÔN NGỮ

Phần I

 

A. KIẾN THỨC NGÔN NGỮ 
I. NGỮ ÂM 

1. Các âm trong tiếng Anh 
1.1. Nguyên âm (Vowels) 
a. Nguyên âm đơn (Monothongs) 

STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

// 

Lưỡi đưa hướng lên 
trên và ra phía trước, 
khoảng cách môi trên 
và dưới hẹp, mở rộng 
miệng sang hai bên 

-i- 
-e- 
-a- (trong danh từ có 
hai âm tiết, tận cùng 
bằng "age") 
-ui- 

hit /ht/ 
promise /'prms/  
begin /b'n/ 
shortage /':td/ 
build /bld/ 

1 

/i:/ 

Lưỡi đưa hướng lên 
trên và ra phía trước, 
khoảng cách môi trên 
và dưới hẹp, mở rộng 
miệng sang hai bên. 
Khi phát âm, miệng hơi 
bè một chút, giống như 
đang mỉm cười. 

-ee- 
-ea- 
-e-e 
-ie- 

meet /mi:t/ 
repeat /rpi:t/ 
scen /si:n/ 
piece /pi:s/ 
 
 

2 // 

Miệng mở rộng, lưỡi và 
hàm dưới hạ một chút. 

-o- (từ một âm tiết, 
hoặc âm tiết nhận 
trọng âm trong từ có 
nhiều âm tiết) 
-u- (từ có tận cùng 
bằng u + phụ âm) 
-ou- (từ có nhóm "ou" 
với một hay hai phụ 
âm) 
-oo- 

come /km/ 
among /ə'mŋ/ 
 
cup /kp/ 
gun /n/ 
country /'kntri/ 
enough /'nf/ 
blood /bld/ 
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STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

/:/ 

Phía sau lưỡi hạ xuống, 
hàm dưới hạ xuống. 
Miệng mở rộng hơn và 
lưỡi hạ sâu hơn khi phát 
âm //. 

-a- 
 
-ua- 
-au- 
 
-ea- 

star /st:r/ 
father /'f:ðə(r)/ 
guard /:d/ 
aunt /:nt/ 
draught /dr:ft/ 
heart /h:t/ 

/e/ 
Miệng hơi mở theo 
chiều ngang, hàm dưới 
hơi hạ xuống. 

-e-  
-a- 
-ea- 

event /'vent/ 
many /'meni/ 
dead /ded/ 

3 

/ổ/ 

Vị trí lưỡi thấp, chuyển 
động theo hướng đi 
xuống. Miệng mở rộng 
như khi phát âm âm // 
nhưng phát âm thành 
/e/.  

-a- (trong từ có một âm 
tiết mà tận cùng bằng 
một hay nhiều phụ âm; 
hoặc âm tiết nhận 
trọng âm của từ có 
nhiều âm tiết và đứng 
trước hai phụ âm) 

bag /bæ/ 
rank /ræŋk/ 
manner /'mænə(r)/ 
captain /'kæptn/ 
pattern /'pætən/ 

// 
Môi tròn, hướng về 
phía trước. Lưỡi thấp, 
hàm dưới hạ xuống. 

-o- comment /'kment/ 
solve /slv/ 
bottle /'btl/ 

4 

/:/ 

Môi thật tròn, hướng về 
phía trước. Lưỡi di 
chuyển về phía sau, 
phần sau lưỡi nâng lên. 
Phát âm dài hơn âm //. 

-a- (trong từ có một âm 
tiết, tận cùng bằng "ll")
-or- 
-au- 
-aw- (trong từ có tận 
cùng là aw hay aw + 
phụ âm) 
-oar- 

call /k:l/ 
 
portrait /'p:tret/ 
clause /kl:z/ 
draw /dr:/ 
 
 
soar  /s:(r)/ 

/ / 
Lưỡi di chuyển về phía 
sau, môi mở hẹp và tròn. 

-u- 
-oo- 
-ou- 

put /pt/ 
look /lk/ 
could /kd/ 

5 

/u:/ 

Môi mở hẹp và tròn, 
hướng về phía dưới, 
lưỡi di chuyển về phía 
sau nhiều hơn khi phát 
âm //. 

-u- 
-o- (từ kết thúc bằng 
-o hoặc o+phụ âm) 
-oo- 
-ou- 
-ui- 

salute /sə'lu:t/ 
two /tu:/ 
tomb /tu:m/ 
school /sku:l/ 
group /ru:p/ 
juice /du:s/ 
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STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

/ə/ 

Thả lỏng môi và lưỡi. 
Miệng hơi mở, lưỡi đưa 
ra phía trước và hơi 
hướng lên. /ə/ là một 
nguyên âm rất ngắn. 

-u-; -e-; -o-; -a-; -i-;  
đều có thể phát âm là 
/ə/ trong từ có nhiều 
hơn một âm tiết và âm 
tiết có chứa các chữ 
trên không nhận 
trọng âm. 

picture /'pktə(r)/ 
desert /'dezət/ 
compare /kəm'peə(r)/ 
accept /ək'sept/ 
capacity /kə'pæsəti/ 

6 

/:/ 

Thả lỏng môi, lưỡi và 
hàm. 

-o-; -ir-; -e-; -ea-; -ou- 
(với một số từ một âm 
tiết hoặc âm tiết nhận 
trọng âm của một số từ 
đa âm tiết) 

work /w:k/ 
skirt /sk:t/ 
vertical /'v:tkəl/ 
search /s:t/ 
journey /'d:ni/ 

Luyện tập: 

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced as the sound 
indicated. Circle the corresponding letter A, B, C, or D. 

1. // A. piece B. vomit C. strike D. ability 
2. /i:/ A. shortage B. rear C. street D. tie 
3. / / A. currency B. starbucks C. union D. cactus 
4. /:/ A. acacia B. outstanding C. wash D. Baht 
5. /e/ A. vertical B. chew C. epidemic D. verge 
6. /æ/ A. swallow B. tasty C. retail D. stagnant 
7. // A. conical B. oblige C. store D. sector 
8. /:/ A. majority B. bamboo C. ball D. leopard 
9. /ʊ/ A. student B. footstep C. frontdoor D. cartoon 
10. /u:/ A. Confucian B. good C. gulf D. interrupt 
11. /ə/ A. church B. softwear C. open D. funeral 
12. /:/ A. merchant B. vessel  C. emotion D. destruction 

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from 
the rest. Circle the corresponding letter A, B, C, or D. 

1. A. admit B. confine C. suprise D. violate 
2. A. freeze B. piece C. heat D. benefit 
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3. A. among B. appoint C. covet D. tongue 
4. A. outdate B. cardigan C. harsh D. heart 
5. A. gesture B. generous C. genius D. general 
6. A. harrow B. background C. fashion D. humane 
7. A. common B. tropical C. sorrow D. orphan 
8. A. aubergine B. authentic C. fauna D. audience 
9. A. buffalo B. pull C. tomb D. should 
10. A. bamboo B. movement C. muddy D. clue 
11. A. herd B. dare C. curt D. flirt 
12. A. asset B. ally  C. away D. accent 

b. Nguyên âm đôi (Dipthongs) 

STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

/e/ 

Phát âm hơi kéo 
dài từ âm /e/ 
chuyển nhanh 
sang âm //. Âm // 
phát âm rất ngắn 
và nhanh. 

-ey- 
-ei- 
-ea- 
-ay (từ có tận cùng là ay) 
-ai- (từ có ai+phụ âm, 
trừ “r”) 
-a-e (trong từ một âm 
tiết, tận cùng là a+phụ 
âm+e; hoặc liền trước 
đuôi “ion/ian”) 

prey /pre/ 
eight /et/ 
great /ret/ 
stay /ste/ 
plain /plen/ 
age /ed/ 
nation /'neən/ 
Asian /'eən/ 

/a/ 

Phát âm hơi kéo 
dài từ âm // 
chuyển nhanh 
sang âm //. Âm // 
phát âm rất ngắn 
và nhanh. 

-i+phụ âm+e- 
-y- 
-ie- (tận cùng của từ có 
một âm tiết)  
-ui+phụ âm+e- 
-uy- 
-ei- (một số trường hợp) 

pineapple /'panæpl / 
fly  /fla/ 
tie /ta/ 
 
require /r'kwaə(r)/ 
buy /ba/ 
height /hat/ 

1 

// 

Phát âm âm /:/, 
đưa dần lưỡi lên 
trên và ra phía 
trước, môi mở 
rộng theo chiều 
ngang tạo thành 
âm //.  

-oi- 
-oy- 

soil /sl/ 
toy /t/ 
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STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

/ə/ 

Đặt lưỡi ở vị trí 
phát âm âm /ə/. 
Chuyển môi tròn 
dần để phát âm 
//. Phát âm /ə/ 
dài, // ngắn và 
nhanh. 

-o- 
 
-oe- 
-oa- (từ một âm tiết, có 
tận cùng bằng một 
hoặc hai phụ âm) 
-ou-  
-ow- 

go /ə/ 
scold  /skəld/ 
toe /tə/ 
coat  /kət/ 
coast  /kəst/ 
 
though  /ðə/ 
flow  /flə/ 

2 

// 

Phát âm âm /:/. 
Chuyển môi tròn 
dần để phát âm //. 
Phát âm /:/ dài, 
// ngắn và nhanh. 

-ou + phụ âm- 
 
-ow- 

spouse /spas/ 
county /'kanti/ 
tower /taə(r)/ 

/eə/ 

Phát âm âm /e/ dài 
hơn bình thường 
một chút. Dần dần 
di chuyển lưỡi lên 
trên và ra phía sau 
để phát âm thêm 
âm /ə/. Âm /ə/ 
được bật ra ngắn 
và nhanh.  

-are 
-air-  
-ar- 
-ea- 
-ei- (một số trường 
hợp) 

stare /steə(r)/ 
fair /feə(r)/ 
various /'veəriəs/ 
bear /beə(r)/ 
heir /eə(r)/ 

/ə/ 

Phát âm âm // dài 
hơn bình thường 
một chút. Dần dần 
nâng lưỡi lên trên 
và ra phía sau tạo 
nên âm /ə/. Âm /ə/ 
phát âm nhanh và 
ngắn. 

-oor 
-ou- 

moor /mə(r)/ 
tourist /'tərst/ 
 3 

/ə/ 

Phát âm âm // dài 
hơn bình thường 
một chút. Dần dần 
nâng lưỡi lên trên 
và ra phía sau tạo 
nên âm /ə/. Âm /ə/ 
phát âm nhanh và 
ngắn. 

-ear- 
-eer 

fear /fə(r)/ 
beer /bə(r)/ 



 
   

{[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} 
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Luyện tập: 
Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced as the sound 
indicated. Circle the corresponding letter A, B, C, or D. 

1. /e/ A. destination B. apple C. ambassador D. aurally 
2. /a/ A. ethnic B. organism C. freight D. height 
3. // A. explore B. boycott C. trophy D. keyboard 
4. /ə / A. carnivore B. locate C. offspring D. abandon 
5. // A. tough B. should C. shout D. enough 
6. /eə/ A. heir B. pleased C. variety D. fauna 
7. /ə/ A. clue B. flourish C. tournament D. horror 
8. /ə/ A. feel B. bear C. finance D. cheer 

Exercise 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the 
rest. Circle the corresponding letter A, B, C, or D. 

1. A. play B. grey C. face D. branch 
2. A. style B. cry C. nymph D. apply 
3. A. destroy B. deposit C. drought D. foul 
4. A. evoke B. explore C. bowling D. October 
5. A. gossip B. allow C. flower D. crowd 
6. A. stare B. fair C. water D. there  
7. A. work B. world C. first D. poor 
8. A. cheer B. mean C. meal D. beer 

1.2. Phụ âm (Consonants) 

STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

/b/ 

Môi đóng, sau đó mở ra 
nhưng không phát ra 
hơi. Dây thanh quản 
rung khi phát âm. /b/ là 
âm hữu thanh. 

b 
bb 
* Lưu ý: một số từ có 
chữ “b” nhưng không 
phát âm (e.g. comb, 
climb, bomb) 

basic /'besk/ 
rubber /'rbə(r)/ 
crumble /'krmbl/ 

1 

/p/ 

Môi đóng, sau đó mở 
ra, có hơi phát ra. Dây 
thanh quản không rung. 
/p/ là âm vô thanh. 

p 
pp 
* Lưu ý: một số từ có 
chữ “p” nhưng không phát 
âm (e.g. psychology) 

pineapple /'panæpl/ 
cheap  /ti:p/ 
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STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

/d/ 

Lưỡi chạm mặt sau của 
răng hàm trên rồi hạ 
xuống. Dây thanh quản 
rung khi phát âm. /d/ là 
âm hữu thanh. 

d 
dd 

dog  /d/ 
address /ə'dres/ 
scold  /skəld/ 
 

2 

/t/ 

Lưỡi chạm mặt sau của 
răng hàm trên rồi hạ 
xuống. Luồng hơi tạo 
thành âm được phát ra 
khi lưỡi chạm mặt sau 
của răng. Dây thanh 
quản không rung. /t/ là 
âm vô thanh. 

t 
tt 
th (ít gặp) 
* Lưu ý: một số từ có 
chữ “t” nhưng không 
phát âm (e.g. listen) 

tsunami /tsu:'nmi/ 
conflict /'knflkt/  
certain /'s:tən/ 
button /'btən/ 
 

/s/ 

Lưỡi gần với mặt sau 
của răng, đẩy hơi qua 
khoảng trống giữa lưỡi 
và gờ răng. Âm phát ra 
nghe giống tiếng rắn. /s/ 
là âm vô thanh. 

s 
ss 
c 
sc (ở một số từ) 
 

salary /'sæləri/ 
status /'stetəs/ 
glass /l:s/ 
place /ples/ 
scientist /'saəntst/ 

3 

/z/ 

Lưỡi gần với mặt sau 
của răng, đẩy hơi qua 
khoảng trống giữa lưỡi 
và gờ răng. Dây thanh 
quản rung. Âm phát ra 
từ cổ họng, nghe như 
tiếng ong. /z/ là âm hữu 
thanh. 

z 
s 
zz 
ss 
-se  

zero /'zərə / 
house (v) /haz/ 
buzz /bz/ 
scissors /'szəz/ 
rise /raz/ 
 

/f/ 

Răng hàm trên chạm 
vào môi dưới và đẩy 
không khí qua khoảng 
trống. /f/ là âm vô 
thanh. 

f 
ff 
ph 
 
gh 

film /flm/ 
offer /'fər/ 
photo /'fətə/ 
dolphin /'dlfn/ 
laugh /l:f/ 4 

/v/ 

Răng hàm trên chạm 
vào môi dưới, âm thanh 
phát ra từ cổ họng. /v/ 
là âm hữu thanh. 

v 
 
f (một số trường hợp) 

van /vổn/ 
massive /'mæsv/ 
of /əv/ 
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STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

/k/ 

Phần sau của lưỡi nâng 
lên chạm hàm ếch, chặn 
luồng hơi. Sau đó hạ 
lưỡi xuống để luồng hơi 
phát ra. Âm không phát 
ra từ cổ họng. /k/ là âm 
vô thanh. 

c- 

k- 

-cc- 

-ck- 

-k/ -ke 

-ck 

-c 

-ch/ -che 

* Lưu ý: Một số từ bắt 
đầu bằng chữ “k” 
nhưng chữ “k” không 
được phát âm (e.g. 
knight, knife, know) 

cook /kk/ 

keep /ki:p/ 

soccer /'skə(r)/ 

locker /'lkə(r)/ 

ask /:sk/ 

lock /lk/ 

comic /'kmk/ 

headache /'hedek/ 

5 

/g/ 

Phần sau của lưỡi nâng 
lên chạm hàm ếch, sau 
đó hạ xuống, đẩy không 
khí ra ngoài. Âm phát 
ra từ cổ họng. /g/ là âm 
hữu thanh. 

g 

gg 

gh (một số trường hợp) 

gu (một số trường hợp) 

* Lưu ý: chữ “g” ở một 
số từ  không được phát 
âm (e.g. sign, foreign) 

Google /'u:l/ 

giggle /'l/ 

ghost /əst/ 

guess /es/ 

/θ/ 

Đặt đầu lưỡi ở giữa hai 
hàm răng, sau đó đẩy 
luồng hơi ra ngoài qua 
răng và đầu lưỡi. /θ/ là 
âm vô thanh. 

th  thick /θk/ 

both /bəθ/ 

ethnic /'eθnk/ 

6 

/ð/ 

Vị trí của lưỡi như âm 
/θ/ nhưng có âm phát ra 
từ cổ họng. Dây thanh 
quản rung. /ð/ là âm 
hữu thanh. 

th  that /ðæt/ 

breathe /bri:ð/ 

bother /'bðə(r)/ 
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STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

// 

Đưa lưỡi hơi cao, đầu 
lưỡi uốn cong chạm vào 
sau gờ răng, đẩy không 
khí qua khoảng trống. 
Tròn môi. // là âm vô 
thanh. 

sh- 
s- 
-sh- 
-ss- 
-ti- 
-c- 
-sh 

shopping /'pŋ/ 
sugar /'ə(r)/ 
fashion /'fæən/ 
Russian /'rən/ 
nation /'neən/ 
sociable /'səəbl/ 
crush /kr/ 

7 

// 
Vị trí lưỡi như âm // 
nhưng âm phát ra từ cổ 
họng. // là âm hữu thanh. 

-s-  unusual /n'ju:uəl/ 
television /'telvən/ 
pleasure /'pleə(r)/ 

/t/ 
 

Lưỡi chạm gờ răng, sau 
đó đẩy lưỡi ra phía sau 
và đẩy không khí ra 
ngoài. /t/ là âm vô 
thanh. 

ch- 
-ch- 
-t- 
-tch 
-ch 

church /t:t/ 
teacher /'ti:tər/ 
structure /'strktə(r)/ 
stretch /stret/ 
couch /kot/ 

8 

/d/ 

Vị trí lưỡi như âm /t/ 
nhưng có âm phát ra từ 
cổ họng. /d/ là âm hữu 
thanh. 

j- 
g- 
-g- 
-j- 
-ge 
-dge 

jazz /dæz/ 
gene /di:n/ 
pager /'pedə(r)/ 
majestic /mə'destk/ 
damage /'dæmd/ 
hedge /hed / 

/m/ 

Vòm ngạc mềm hạ 
xuống thấp, miệng khép 
lại và đưa không khí 
qua đường mũi. Dây thanh 
quản rung khi phát âm. 
/m/ là âm hữu thanh. 

m 
mm 

mother /'mðə(r)/ 
summit /'smt/ 
minimum /'mnməm/ 
 

9 

/n/ 

Miệng hơi mở, lưỡi đặt 
ở chân răng trên để 
ngăn không khí thoát ra 
qua miệng. Luồng hơi 
từ phía trong sẽ đi qua 
mũi tạo nên âm. Dây 
thanh quản rung khi 
phát âm. /n/ là âm hữu 
thanh. 

n 
 
nn 

nurse /n:s/ 
man /mổn/ 
nanny /'næni/ 
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STT Âm Cách phát âm Chữ viết thường gặp Ví dụ 

/ŋ/ 

Miệng mở. Không khí 
bị chặn bởi phần sau 
của lưỡi và phần trên 
của vòm miệng. Luồng 
hơi này đi qua mũi tạo 
nên âm. Dây thanh 
quản rung. /ŋ/ là âm 
hữu thanh. 

-ng- 
 
-nk  

singer /'sŋə(r)/ 
angry /'æŋri/ 
thank /θæŋk/ 

/l/ 

Miệng mở. Lưỡi chạm 
gờ răng, đẩy không khí 
đi qua bề mặt lưỡi. Dây 
thanh quản rung. /l/ là 
âm hữu thanh. 

l literacy /'ltərəsi/ 
beautiful /'bju:tfəl/ 
flood /fld/ 
 

/r/ 

Lưỡi cong, chạm hàm 
ếch, hàm dưới hơi hạ 
xuống. Dây thanh quản 
rung. /r/ là âm hữu 
thanh. 

r sorrow /'srə / 
rural /'rərəl/ 
jar /d:(r)/ 10 

/h/ 

Lưỡi thấp, miệng mở, 
đẩy nhanh luồng hơi từ 
phía trong ra khỏi 
miệng. /h/ là âm vô 
thanh. 

h 
wh (ít gặp) 
*Lưu ý: chữ “h” nhưng 
không được phát âm 
trong một số từ (e.g. 
hour, honest, rhythm) 

hope /həp/ 
neighbourhood 
/'nebəhd/ 
who /hu:/ 

11 /w/ 

Môi tròn, sau đó mở 
ngang một chút. Dây 
thanh quản rung. /w/ là 
âm hữu thanh. 

w 
wh 
o- (ít gặp) 
Lưu ý: Cặp chữ qu-  
được phát âm là /kw/ 

wide /wad/ 
wheat /wi:t/ 
once /wns/ 
quiet /kwaət/ 

 /j/ 

Đưa lưỡi lên tạo thành 
một khoảng trống nhỏ 
với phía trên của miệng. 
Di chuyển cằm và lưỡi 
xuống một chút. Dây 
thanh quản rung. /j/ là 
âm hữu thanh. 

y- 
-i- 
-e- 
u- 
 

you /ju:/ 
view  /vju:/ 
skew /skju:/ 
union /'ju:niən/   
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Luyện tập: 

Exercise 5: Choose the word whose underlined part is pronounced as the sound 
indicated. Circle the corresponding letter A, B, C, or D. 

1. /w/ A. who B. windsurfing C. vowel D. knowledge 

2. /ŋ/ A. think B. profound C. organ D. kindly 

3. /t / A. charity B. character C. statue D. extra 

4. /d/ A. delegate B. drought C. genetic D. neglect 

5. /ð/ A. theatre B. thereafter C. ethnic D. Thailand 

6. /s/ A. sugar B. musician C. survey D. ensure  

7. /b/ A. comb B. climb C. bomb D. bib 

8. /t/ A. structure B. ambitious C. initial D. textile 

Exercise 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the 
rest. Circle the corresponding letter A, B, C, or D. 

1. A. cash B. conscious C. science D. ocean 

2. A. wounded B. cooked C. greeted D. stated 

3. A. unique B. unusual C. ultimate D. umbrella 

4. A. machine B. chemise C. chevalier D. cheese 

5. A. location B. congregation B. carnation D. suggestion 

6. A. pneumonia B. plagiarize C. psychology D. pseudonym 

7. A. work B. world C. first D. poor 

8. A. cab B. debt  C. absent D. absorb 

1.3. Phát âm đuôi “s” và đuôi “ed” (“s” and “ed” ending) 

a. Đuôi “s” 
-  Phát âm là /s/ khi âm cuối cùng của từ là âm vô thanh (voiceless): eliminates, counts, 

stops, taps 
-  Phát âm là /z/ khi âm cuối cùng của từ là âm hữu thanh (voiced) hoặc nguyên âm: 

opens, waterfalls, needs, stays 
-  Phát âm là /z/ khi âm cuối của từ là /s/, /z/, /t/, /d/, //, //: watches, decreases, 

garages, smashes  

b. Đuôi “ed” 
-  Phát âm là /t/ khi âm cuối cùng của từ là âm vô thanh (voiceless): stopped, cooked, 

watched, tossed 
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-  Phát âm là /d/ khi âm cuối cùng của từ là âm hữu thanh (voiced) và nguyên âm: 
opened, lulled, damaged, closed 

-  Phát âm là /d/ khi âm cuối cùng của từ là /t/, /d/: heated, wounded, suggested 

Luyện tập: 
Exercise 7: Choose the word whose underlined part is pronounced as the sound 
indicated. Circle the corresponding letter A, B, C, or D. 

1. /s/ A. lulls B. alternates C. adds D. camcorders 
2. /z/ A. rooms B. develops C. books D. months 
3. /z/ A. boxes B. dies C. breathes D. lives 
4. /t/ A. mentioned B. sacred C. naked D. sentenced 
5. /d/ A. witched B. hugged C. pressed D. competed 
6. /d/ A. engraved B. composed C. persuaded D. mingled  

Exercise 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from 
the rest. Circle the corresponding letter A, B, C, or D. 

1. A. washes B. damages C. headaches D. dresses 
2. A. stays B. attracts C. studies D. states 
3. A. lulls B. tiptoes C. takes D. terrifies 
4. A. tapped B. laughed C. asked D. competed 
5. A. melted B. glided C. needed D. cooked 
6. A. defeated B. opened C. ploughed D. revealed 
7.  A. robes B. buildings C. photographs  D. foresters 
8. A. depicts B. characters  C. gifts D. resorts 

2. Trọng âm của từ (Word stress) 
Cần lưu ý rằng trọng âm của từ trong tiếng Anh rất khó dự đoán vì ngoài một số quy tắc cơ 
bản thì có rất nhiều trường hợp ngoại lệ. Do đó, bên cạnh việc nắm được những quy tắc cơ 
bản đó, người học nên tập thói quen học cách phát âm và chú ý đến trọng âm của mỗi từ 
khi học từ mới.  
Để xác định trọng âm của từ, cần xem xét đến những thông tin sau: 
+ Số lượng âm tiết của từ  
+ Từ loại của từ đó (danh từ, động từ, tính từ…) 
+ Cấu trúc âm vị học của các âm tiết trong từ 
+ Hình thái của từ (từ đơn, từ ghép, từ phái sinh – có tiền tố hay hậu tố) 
Các quy tắc liệt kê dưới đây cũng được sắp xếp trên cơ sở xem xét các thông tin này. 
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2.1. Trọng âm ở từ hai âm tiết (Stress in two-syllable words)  
a. Danh từ và tính từ gốc có hai âm tiết: trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. 
 Ví dụ: 'mother, 'father, 'reason, 'window, 'busy, 'terror, 'milkmaid, … 
b. Từ hai âm tiết được thành lập bằng cách thêm tiền tố (prefix): trọng âm rơi vào âm 
tiết thứ hai. 
 Ví dụ: a'bout, a'long, a'cross, be'fore, im'pure, un'like, to'night, un'known… 
c. Từ hai âm tiết được thành lập bằng cách thêm hậu tố (suffix): trọng âm rơi vào âm 
tiết đầu. 
 Ví dụ: 'worker, 'reader, 'wooden, 'hostess… 
d. Động từ có hai âm tiết: trọng âm hầu hết rơi vào âm tiết thứ hai 
-  Động từ có các đuôi như được gạch chân trong các ví dụ sau đây thường có trọng âm 

rơi vào âm tiết thứ hai:  
 Ví dụ: 

1. To in'vade : xâm lược 11. To pro'nounce : phát âm 
2. To di'vide : phân chia 12. To re'ly : tin cậy  
3. To ex'plode : nổ 13. To trans'port : vận chuyển  
4. To con'clude : kết thúc 14. To com'pose : xếp đặt 
5. To re'ceive : nhận 15. To ex'press : biểu hiện, bộc lộ 
6. To pro'duce : sản xuất 16. To de'scribe : miêu tả, mô tả 
7. To di'rect : hướng dẫn 17. To di'ssolve : giải tán 
8. To ab'sent : vắng mặt 18. To e'volve : tiến hóa 
9. To in'form : báo tin 19. To e'voke : khêu gợi, gợi lại 
10. To trans'mit : truyền, đưa 20. To de'ny : phủ nhận 

Lưu ý:  
* Một số động từ tận cùng bằng “y” nhưng trọng âm ở âm tiết đầu:  
    To 'vary: biến đổi 
    To 'envy: ghen ghét  

* Một số động từ có hai âm tiết thường gặp sau đây có trọng âm rơi vào âm tiết đầu như: 
'listen, 'enter, 'differ, 'promise, 'answer, 'offer, 'happen, 'visit, 'open, 'travel, 'picture. Người 
học cần học thuộc càng nhiều càng tốt những động từ thuộc dạng này.  

* Một số từ có hai âm tiết vừa là danh từ vừa là động từ thì danh từ có trọng âm rơi vào 
âm tiết đầu, còn ở động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Danh từ và động từ cũng 
phát âm khác nhau. 


